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TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG BẰNG 
TRONG TỔ CHỨC ĐẾN SỰ HÀI LÒNG 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC 
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY PHÚ HÒA AN

TỐNG THỊ THANH THẢO

TÓM TẮT: 
Bài nghiên cứu xem xét và đánh giá tác động của các yếu tố công bằng tổ chức đến sự hài lòng

của người lao động trong công việc tại Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An. Kết quả phân tích
cho thấy, công bằng tương tác có tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của người lao động trong công
việc, yếu tố “công bằng phân phối” có mức độ tác động mạnh tiếp theo và cuối cùng là yếu tố
“công bằng quy trình” có sự tác động yếu nhất. Bài viết cũng đưa ra những hàm ý quản trị cho Công
ty Phú Hòa An nhằm cải thiện sự công bằng và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động trong
thời gian tới.

Từ khóa: Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa An, công bằng trong tổ chức, sự hài lòng của
người lao động.

1. Đặt vấn đề
Hiện nay, trong bối cảnh sự phát triển kinh tế tri

thức, cùng với những tiến bộ vượt bậc của khoa học
kỹ thuật, nguồn lực con người trở thành lợi thế cạnh
tranh cốt lõi của các tổ chức (Bùi Thị Thanh, 2014).
Hay nói cách khác, nguồn nhân lực được coi là yếu
tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành công
của mỗi tổ chức (Rubel & cộng sự, 2018). Thông
thường, các tổ chức nhấn mạnh tầm quan trọng của
các yếu tố tài chính như doanh thu và lợi nhuận và
bỏ qua thực tế rằng những lợi ích này bắt nguồn từ
kết quả hoạt động của nhân viên (Tanwar, 2017).
Tổ chức có đạt được những mục tiêu đề ra hay
không là tùy thuộc vào hoạt động làm việc hằng

ngày của mỗi cá nhân (Phạm Thị Bích Ngọc, 2021).
Người lao động sẽ có những hành vi tích cực tại nơi
làm việc, chẳng hạn như làm việc hăng say hơn,
nhiệt tình hơn, năng suất hơn nếu họ cảm thấy hài
lòng với công việc mà họ đang đảm nhận (Võ Tiến
Sĩ, 2021). Do đó, việc duy trì và nâng cao sự hài
lòng của người lao động đối với công việc được coi
là biến số quan trọng quyết định đến sự phát triển
của mọi tổ chức. 

Trong thực tế, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng
đến sự hài lòng của nhân viên và nhiều nhà khoa
học trên thế giới đã nghiên cứu về vấn đề này trên
nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó yếu tố công
bằng trong tổ chức ngày càng được quan tâm nhiều
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hơn (Bùi Thị Thanh, 2014). Nếu nhân viên cảm
thấy rằng họ đang làm việc chăm chỉ hơn những
người khác nhưng nhận được phần thưởng thấp hơn,
được ghi nhận ít hơn thì họ sẽ không thỏa mãn,
thậm chí có hành vi tiêu cực đối với công việc, với
người quản lý và đồng nghiệp; ngược lại, họ sẽ hài
lòng với công việc khi được tổ chức ghi nhận và đối
xử công bằng (Võ Tiến Sĩ, 2021). Công bằng tổ
chức đã trở thành một trong những hiện tượng tâm
lý học tổ chức thu hút rất nhiều sự quan tâm của các
nhà nghiên cứu (Shao & cộng sự, 2013). Theo kết
quả nghiên cứu của Colquitt (2001), Whisenant và
Smucker (2009), Al-Zu’bi (2010) và Iqbal (2013),
công bằng trong tổ chức là cơ sở quan trọng cho sự
hài lòng đối với công việc của nhân viên, từ đó dẫn
đến các hành vi tích cực nâng cao hiệu quả và hiệu
suất công việc. 

Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An là một
trong những công ty sản xuất và kinh doanh mặt
hàng dệt may trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ban Giám đốc Công ty Phú Hòa An cũng nhận
định, lực lượng lao động là tài sản quý giá nhất
của Công ty, việc làm thế nào để gia tăng sự thỏa
mãn của người lao động, nâng cao sự gắn kết với
tổ chức, hạn chế tỷ lệ nghỉ việc luôn là một bài
toán “đau đầu” đối với Công ty trong bối cảnh
cạnh tranh hiện nay. Với đặc trưng có quy mô lao
động lớn, việc đảm bảo được sự công bằng trong
tổ chức trở thành một vấn đề vô cùng thách thức
đối với các doanh nghiệp dệt may nói chung và
Công ty Phú Hòa An nói riêng. Do đó, việc khám
phá và đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố
công bằng trong tổ chức đến sự hài lòng đối với
công việc của người lao động nhằm đặt cơ sở khoa
học cho việc đề xuất các hàm ý quản trị cải thiện
sự công bằng và nâng cao sự hài lòng của người
lao động tại Công ty trong thời gian tới có ý nghĩa
rất quan trọng. 

2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Dựa trên kết quả từ các nghiên cứu đi trước, bối

cảnh của Công ty Phú Hòa An và mục tiêu của bài
nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất mô hình nghiên
cứu như Hình 1.

Các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất như sau:
H1: Công bằng phân phối có ảnh hưởng tích cực

đến sự hài lòng đối với công việc của người lao động
tại Công ty Phú Hòa An.

H2: Công bằng quy trình có ảnh hưởng tích cực
đến sự hài lòng đối với công việc của người lao động
tại Công ty Phú Hòa An.

H3: Công bằng tương tác có ảnh hưởng tích cực
đến sự hài lòng đối với công việc của người lao động
tại Công ty Phú Hòa An.

3. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra số liệu: Nghiên cứu sử

dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện, hay nói
cách khác, nhóm tác giả đã lựa chọn những đối
tượng khảo sát dựa trên sự thuận lợi, dễ dàng tiếp
cận để tiến hành điều tra trực tiếp người lao động.

Theo Hair & cộng sự (1998), kích cỡ mẫu tối
thiểu được chọn phải gấp 5 lần số lượng biến quan
sát. Nghiên cứu này sử dụng 18 biến quan sát nên
kích cỡ mẫu tối thiểu là 90. Ngoài ra, theo
Tabachnick và Fidell (2001), để đạt được hiệu quả
tốt nhất trong phân tích hồi quy thì cỡ mẫu tối thiểu
cần tuân theo công thức n > 104 + m, trong đó n là
kích thước mẫu và m là số lượng biến độc lập trong
mô hình, cụ thể là 107. Để đảm bảo các điều kiện
này, nhóm tác giả đã phát ra 130 phiếu khảo sát,
trong đó thu thập được 115 phiếu khảo sát hợp lệ.

Phương pháp phân tích số liệu: Kết quả khảo
sát được phân tích với phần mềm thống kê SPSS
20.0. Các thang đo sẽ được kiểm định độ tin cậy
thông qua hệ số Cronbach’s Alpha. Yêu cầu để
thang đo được chấp nhận là các biến có hệ số
tương quan biến tổng (item - total correlation) lớn
hơn 0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến
lớn hơn 0,6 (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng

Sự hài lòng
của người lao
động đối với
công việc

Công bằng phân phối 

Công bằng quy trình  

Công bằng tương tác

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Nguồn: Đề xuất của nhóm tác giả

H3+

H2+

H1+
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Ngọc, 2008). Đối với phân tích nhân tố khám phá,
theo Hair & cộng sự (1998), những biến có hệ số
tải nhân tố (Factor Loading) nhỏ hơn 0,5 sẽ bị loại.
Ngoài ra, hệ số KMO phải đạt giá trị 0,5 trở lên;
Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (sig. <
0,05); Tiêu chuẩn phương sai trích phải lớn hơn
50%. Cuối cùng, phân tích hồi quy được sử dụng
để xác định các yếu tố trong thành phần công bằng
tổ chức có ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao
động đối với công việc và mức độ ảnh hưởng của
từng yếu tố đó.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả về đối tượng điều tra
Trong tổng số 115 phiếu thu được, số lượng nữ

giới chiếm tỷ lệ nhiều hơn (73,9%), đồng thời đa số
là công nhân đang làm việc tại các nhà máy và bộ
phận hỗ trợ kỹ thuật. Đa số những người lao động
được khảo sát có trình độ trung học phổ thông
(chiếm 50,4%) và có độ tuổi chưa quá 35 tuổi
(chiếm hơn 80%). Những người được phỏng vấn có
thời gian làm việc trên 5 năm là nhiều nhất
(51,3%).

4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo
Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo cho thấy

các biến quan sát đo lường đều thỏa mãn các điều
kiện của phân tích độ tin cậy theo hệ số
Cronbach’s Alpha, cụ thể các nhân tố đều có giá
trị hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,8 và hệ số
tương quan biến tổng đạt giá trị lớn hơn 0,3, từ đó
các biến quan sát trong thang đo đều được giữ lại
để sử dụng cho các phân tích tiếp theo trong
nghiên cứu này.

4.3. Phân tích nhân tố khám phá
Kết quả phân tích số liệu cho thấy tất cả các

biến đều đảm bảo được điều kiện của phân tích
nhân tố khám phá (EFA). Cụ thể, kết quả KMO thu
được là 0,842, nên kết luận là phân tích nhân tố phù
hợp với dữ liệu thực tế, ngoài ra, các biến quan sát
có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện do
sig. = 0,000 (thỏa mãn < 0,05; giá trị phương sai
trích là 70,3%). Kết quả từ Bảng 1 cho thấy có 3
nhân tố đại điện đảm bảo được tiêu chuẩn có
Eigenvalue > 1.

Biến phụ thuộc “Sự hài lòng của người lao động
đối với công việc” cũng đảm bảo được những tiêu
chuẩn của phân tích nhân tố khám phá và rút trích
được 5 biến quan sát, bao gồm; HL1, HL2, HL3,
HL4 và HL5.

4.4. Phân tích hồi quy
Những kết quả thu được từ phân tích hồi quy như

sau: giá trị Durbin-Watson = 1,42 nên mô hình
không vi phạm hiện tượng tự tương quan, giá trị R2
hiệu chỉnh là 57,2%, giá trị Sig của kiểm định F <
0,05, đồng thời các giá trị VIF < 2 nên không xảy ra

Biến quan sát
Các nhân tố

1 2 3

TT3 0,827

TT5 0,824

TT7 0,817

TT6 0,791

TT1 0,730

TT4 0,718

TT2 0,705

QT3 0,847

QT2 0,830

QT1 0,827

QT5 0,782

QT4 0,775

QT6 0,700

PP2 0,852

PP3 0,849

PP4 0,821

PP1 0,782

PP5 0,655

Eigenvalues 8,150 2,610 1,893

Phương sai trích % 45,277 14,501 10,518

Bảng 1. Kết quả phân tích nhân tố khám phá

Chú thích: TT: Công bằng tương tác; 
QT: Công bằng quy trình; PP: Công bằng phân phối

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2023
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hiện tượng đa cộng tuyến. Từ đó, có thể kết luận
rằng mô hình hồi quy là phù hợp. (Bảng 2)

Các nhân tố công bằng phân phối, công bằng
quy trình và công bằng tương tác có mức độ ảnh
hưởng đến sự hài lòng trong công việc của người
lao động với trọng số chuẩn hóa lần lượt là 0,311;
0,280 và 0,358. Trong đó, yếu tố công bằng tương
tác có mức độ tác động lớn nhất. Điều này hoàn
toàn phù hợp. Công bằng tương tác là một khía
cạnh rất quan trọng của công bằng tổ chức, bao
gồm công bằng trong cung cấp thông tin và công
bằng trong ứng xử cá nhân. Khi người lao động cảm
nhận được sự công bằng trong thái độ ứng xử của
người quản lý cũng như việc truyền tải thông tin
được thực hiện chính xác, kịp thời, đầy đủ từ người
quản lý thì không chỉ tạo ra một môi trường làm
việc tích cực, mà còn thúc đẩy tinh thần làm việc và
tăng cường sự hài lòng, tin tưởng của người lao
động đối với quản lý và tổ chức. Bên cạnh đó, sự
phân phối kết quả, lợi ích liên quan đến lương,
thưởng, cơ hội thăng tiến, khối lượng công việc…
cũng là một mối quan tâm rất lớn của người lao
động. Chính vì vậy, người lao động sẽ cảm thấy
thỏa mãn trong công việc hơn nếu họ đánh giá
những gì họ nhận được từ công việc phản ánh đúng
mức độ đóng góp và bình đẳng khi so sánh với
người khác.

5. Kết luận và các hàm ý quản trị
Kết quả phân tích cho thấy tất cả 3 giả thuyết

nghiên cứu đều được chấp nhận, nghĩa là các mối
quan hệ giữa công bằng phân phối, công bằng quy

trình, công bằng tương tác và sự hài lòng đối với
công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần
Dệt may Phú Hòa An đều có ý nghĩa thống kê,
trong đó “công bằng tương tác” có mức độ tác động
lớn nhất đến sự thỏa mãn của người lao động tại
Công ty. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đề xuất
các hàm ý quản trị giúp Công ty cải thiện các yếu tố
công bằng tổ chức, từ đó góp phần nâng cao sự hài
lòng đối với công việc của người lao động tại Công
ty trong thời gian tới. Cụ thể, các hàm ý quản trị
được đề xuất như sau: 

Thứ nhất, đối với nhóm yếu tố “công bằng phân
phối”: Khi những nỗ lực và đóng góp không được
công nhận một cách xứng đáng và công bằng thì
chắc chắn người lao động sẽ cảm thấy không hài
lòng với công việc hiện tại, từ đó làm giảm năng
suất và hiệu quả làm việc. Chính vì vậy, việc xây
dựng và hoàn thiện các chính sách lương, thưởng
đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng là
một vấn đề Công ty Cổ phần Dệt May Phú Hòa
An cần chú trọng thực hiện trong thời gian tới. Để
làm được như vậy, trước hết, Công ty cần tập trung
hoàn thiện hệ thống đánh giá kết quả thực hiện
công việc, làm cơ sở để đưa ra những chính sách
thù lao và quyết định khen thưởng hợp lý. Bên
cạnh đó, cần phải có sự phân chia công việc, phân
công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với năng lực
chuyên môn, để từ đó người lao động cảm thấy
được sự phân bổ trong công việc được thực hiện
một cách bình đẳng. Cuối cùng, Công ty nên quan
tâm hơn đến điều kiện, cơ chế thăng tiến đảm bảo

Model
Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa
Hệ số hồi quy 

chuẩn hóa t Sig.
Thống kê đa cộng tuyến

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) -0,735 0,389 -1,890 0,061

PP 0,359 0,086 0,311 4,190 0,000 0,681 1,469

QT 0,343 0,094 0,280 3,651 0,000 0,637 1,571

TT 0,483 0,096 0,358 5,017 0,000 0,739 1,354

Bảng 2. Kết quả phân tích hồi quy

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2023
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công bằng đối với tất cả mọi người, góp phần
nâng cao sự hài lòng trong công việc của người
lao động.

Thứ hai, đối với nhóm yếu tố “công bằng quy
trình”: Nếu người quản lý ban hành các quyết định
liên quan đến công việc thiếu sự công bằng giữa
người này và người khác sẽ tạo nên tâm lý so bì,
nghi ngờ, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến động lực
làm việc của người lao động cũng như các mối
quan hệ trong tổ chức. Vì vậy, trước khi công bố
các quyết định, cần phải xem xét đầy đủ những
thông tin quan trọng, lợi ích và nhu cầu của người
lao động để đảm bảo các quyết định đưa ra là
chính xác, có cơ sở rõ ràng, minh bạch. Bên cạnh
đó, hoàn thiện các quy trình, thủ tục ra quyết định
để đảm bảo sự thống nhất và công bằng trong tổ
chức. Cuối cùng, Công ty cần tạo điều kiện cho
người lao động bày tỏ ý kiến, quan điểm về các
quyết định có liên quan đến công việc, lợi ích của
Công ty và sẵn sàng giải đáp các thắc mắc, khiếu
nại của người lao động về các quyết định đó một
cách rõ ràng, công bằng. 

Thứ ba, đối với nhóm yếu tố “công bằng tương
tác”: Đây là yếu tố tác động lớn nhất đến sự hài
lòng của người lao động, nên Công ty cần đặc biệt
quan tâm đến việc cải thiện yếu tố công bằng này.
Cụ thể, Công ty nên kiện toàn hệ thống quy tắc ứng
xử giữa cấp trên và cấp dưới; giữa cán bộ, công
nhân viên chức với nhau trên cơ sở các giá trị văn
hóa của Công ty. Bên cạnh đó, hoàn thiện hệ thống
thông tin nội bộ nhằm đảm bảo cho thông tin được
cung cấp, truyền tải đến người lao động một cách
rộng rãi, chính xác, cũng như thu nhận ý kiến phản
hồi từ người lao động được kịp thời, công bằng.
Công ty cũng cần đẩy mạnh tổ chức các sự kiện
giao lưu giữa các đội, nhóm, tập thể nhằm thúc đẩy
văn hóa tương tác, giao tiếp tích cực giữa mọi
người. Và cuối cùng, về phía lãnh đạo, phải luôn
luôn khéo léo, tế nhị trong giao tiếp, ứng xử với
người lao động, đặc biệt là phải đảm bảo được sự
công bằng trong xử lý mọi tình huống; và thường
xuyên tương tác, trò chuyện với cấp dưới để tạo
môi trường làm việc thân thiện, thúc đẩy tinh thần
làm việc tích cực cho người lao động 
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ABSTRACT:
This study examined and assessed the impact of organizational justice factors on the job

satisfaction of employees working for Phu Hoa An Textile Garment Joint Stock Company. The
study’s results revealed that interactional justice has the strongest influence on employees’ job
satisfaction. It was followed by distributive justice, and procedural justice has the weakest impact
on the job satisfaction of employees. Based on the study’s findings, some administrative
implications were proposed to help the company improve organizational justice factors and
enhance the job satisfaction of its employees in the coming time.

Keywords: Phu Hoa An Textile Garment Joint Stock Company, organizational justice, job
satisfaction. 
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